Trường THPT Quỳnh Lưu 4


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG MÔN VẬT LÍ NĂM 2011-2012

( Thời gian làm bài 150 phút )
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Câu 1: (6đ)
1) Cho mạch điện như hình: E = 15V, r = 2,4( ; 

Đèn Đ1 có ghi 6V – 3W, đèn Đ2 có ghi 3V – 6W.

 a) Tính R1 và R2, biết rằng hai đèn đều sáng bình thường.

 b) Tính công suất tiêu thụ trên R1 và trên R​2.

 c) Có cách mắc nào khác hai đèn và hai điện trở R1, R2 (với giá trị tính trong câu a) cùng với nguồn đã cho để hai đèn đó vẫn sáng bình thường?

 2) Cho 2 mạch điện như hình vẽ : Nguồn điện 
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1 có 
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1 = 18V, điện trở trong r1 = 1. Nguồn điện 
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2 có suất điện động 
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2 và điện trở trong r2 . Cho R = 9 ; I1 = 2,5A ; I2 = 0,5A. Xác định suất điện động 
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2 và điện trở r2.
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Câu 2:(3đ)
Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9V/m.

 a) Xác định cường độ điện trường tại trung điểm M của AB.

 b) Nếu đặt tại M một điện tích điểm q0 = -10-2C thì độ lớn lực điện tác dụng lên q0 là bao nhiêu? Xác định phương chiều của lực. 
Câu 3:(5đ) Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau được treo vào một điểm bởi hai sợi dây nhẹ không dãn, dài 
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= 40 cm. Truyền cho hai quả cầu điện tích bằng nhau có điện tích tổng cộng q = 8.10-6 C thì chúng đẩy nhau các dây treo hợp với nhau một góc 900. Lấy g = 10 m/s2.

a. Tìm khối lượng mỗi quả cầu.

b. Truyền thêm điện tích q’cho một quả cầu, thì thấy góc giữa hai dây treo giảm đi còn 600. Xác định cường độ điện trường tại trung điểm của sợi dây treo quả cầu được truyền thêm điện tích này?

[image: image48.wmf]Câu 4 (4đ). Cho một lượng khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình 
ABCDECA biểu diễn trên đồ thị (hình 4). Cho biết PA=PB=105Pa, PC=3.105Pa, 
PE =PD=4.105Pa, TA=TE =300K, VA=20lÝt, V​B=VC=VD=10lÝt, AB, BC, CD, DE, 
EC, CA là các đoạn thẳng.

a) Tính các thông số TB, TD, VE.

      b) Tính tổng nhiệt lượng mà khí nhận được trong tất cả các giai đoạn của 
chu trình mà nhiệt độ của khí tăng.

Cho nội năng của n mol khí lý tưởng đơn nguyên tử được tính : U = 
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Bài 5 (2đ). Hãy trình bày một ý tưởng đo vận tốc đầu của đầu đạn có khối lượng nhỏ khi bắn đạn ra khỏi nòng sóng bằng phương pháp va chạm.

HẾT

Hướng dẫn chấm
Câu 1(6 đ)
1)
a) vì hai đèn sáng bình thường nên:

 UAC=U1=6V;     UCB=U2=3V.   Suy ra: UAB=9V                                     (0,75)
Áp dụng định luật Ôm, ta có cường độ dòng điện qua nguồn:
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Do đó:  + Cường độ dòng điện qua R1 là: I1=I-Iđ1=2,5-0,5=2A
              Suy ra : R1 = 3( ;                                                                       (0,5)
             + Cường độ dòng điện qua R2 là: I2=I-Iđ2=2,5-2=0,5A
          Suy ra: R2 = 6( ;                                                                         (0,5)
b) P1 = 12W ; P2 = 1,5W ;                                                                        (0,5)
c) (R1 nt Đ2)//(Đ1 nt R2).                                                                           (0,5)
2)
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-Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch

+Mạch 1: 
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1 + 
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2 = I1(R + r1 + r2) 
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  18 + 
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2 = 2,5(9 + 1 + r2)
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2 = 2,5r2 + 7                        (1)    (0,75)
+Mạch 2: 
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1 – 
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2 = I2(R + r1 + r2) 
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  18 – 
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2 = 0,5(9 + 1 + r2)
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2 = -0,5r2 + 13                     (2)     (0,75)
Từ (1) và (2) ta có : 2,5r2 + 7 = - 0,5r2 + 13 
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 r2 = 2.                             (0,5)
Thay vào (1) ta được : 
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2 = 2,5.2 + 7 = 12V.                                                 (0,5)
Câu 2(3 đ)
	           q                          A             M            B
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	a) Ta có:
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Lấy (1) chia (2) 
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Lấy (3) chia (1) 
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Với: 
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b)  Lực từ tác dụng lên qo: 
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vì q0 <0 nên 
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 ngược hướng với 
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	Câu 3
	
	
	5điểm

	
	a

1,5đ
	Ban đầu khi cân bằng mỗi quả cầu chịu tác dụng của 3 lực: Trọng lực P, Lực điện F và lực căng của dây treo T
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        F = Ptan(
        kq12/r2 = mgtan(
      m = kq12/r2gtan( = 0,045 kg = 45 g
	0.25
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0,5
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	b

2đ

1,5
	Khi truyền thêm điện tích q’ hai quả cầu cùng tích điện dương. 

[image: image50.wmf]        F’ = Ptan(’

        kq1q2’ /r’2 = mgtan(’

       q2’ = r’2mgtan(’/kq1 = 1,15.10-6 C

       E1 = kq1/(
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)2 = 2,6.105 V/m

 E = 
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       Hình vẽ

Nếu sau khi truyền q’ hai quả cầu cùng mang điện tích âm: q1’ = q2’

        kq1’2 /r’2 = mgtan(’
       q1’2 = r’2mgtan(’/k ( q1’ = - 2,15.10-6 C

       E1 = kq1’/(
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	Câu 4
	a) áp dụng phương trình trạng thái PAVA=nRTA(nR=20/3

TB=PBVB/nR=150K, TD=PDVD/nR=600K. VE=nRTE/PE=5 lít.

b) Khí nhận nhiệt trong quá trình đẳng tích BD và một giai đoạn trong quá trình biến đổi ECA: 

Q1=QBD=n.
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( P=V/5+5 (1) (V đo bằng lít, P đo bằng 105Pa)( T=PV/nR
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 (2) (T đo bằng 100K)

T=Tmax=468,75K, khi Vm=12,5 lít, T tăng khi 12,5 lít (V(5, Vm ứng với điểm F trên đoạn CA.

Xét nhiệt lượng nhận được (Q trong quá trình thể tích tăng từ V đến V+(V (trên đoạn EF)
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 Từ (1), (2) ta tìm được: (Q=(-4V/5+12,5)(V. Dễ dàng nhận thấy trong giai đoạn ECF luôn có (Q>0

Trong giai đoạn này, nhiệt lượng nhận được là: Q2=(U+A, với (U=n.
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A là diện tích hình thang EFVmVE=2437,5J(Q2=1687,5+2437,5=4125J

Tổng nhiệt lượng khí nhận được là: Q=Q1+Q2=8625J
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	Câu 5


	(2,0 điểm):
+ Bắn trực tiếp vào một con lắc cát đủ dày. Coi va chạm là mềm thì

    mu0 = (M + m)V                                                                         

   (M + m)V2/2 = (M + m)gl(1 - cos()                                            

+ Ta có: 
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+Biểu thức này cho phép thực hiện

    và đo đạc để tính vận tốc ban đầu u0 của đạn.                             
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